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	CODEX STAN                                                                                                          198-1995


	Tiêu chuẩn CODEX về gạo


Phần phụ lục của tiêu chuẩn này bao gồm những điều khoản không áp dụng  với ý nghĩa chấp nhận các điều khoản của phần 4A (I), (B) của CODEX về các nguyên tắc chung của Uỷ ban Codex.

1. 
Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng đối với gạo lật, gạo xát, gạo đồ dùng phục vụ tiêu dùng của con người như: làm thực phẩm, hướng dẫn ghi nhãn….. Không áp dụng cho những sản phẩm khác có nguồn gốc từ gạo hoặc gạo nếp.

2. 
Định nghĩa thuật ngữ

2.1. 
Định nghĩa

2.1.1. 
Gạo là những hạt nguyên vẹn hoặc tấm thu được từ giống Oryza sativa L

2.1.1.1. 
Thóc là hạt gạo mà vẫn còn vỏ trấu sau khi đập tuốt

2.1.1.2. Gạo lật là phần còn lại của thóc sau khi tách lớp vỏ trấu. Trong quá trình này có thể mất một phần nhỏ cám

2.1.1.3. 
Gạo xát (gạo trắng) là phần còn lại của gạo lật sau khi được tách bỏ hoàn toàn hay một phần cám và phôi bởi quá trình xay xát

2.1.1.4. 
Gạo đồ là gạo lật hoặc gạo xát chế biến từ thóc hoặc gạo lật đã được ngâm, sau đó được sử lý nhiệt để  tinh bột được hồ hoá hoàn toàn sau đó sấy khô

2.1.1.5. 
Gạo nếp, gạo dính là gạo từ các giống đặc biệt có hình dạng bầu và có mầu trắng đục. Tinh bột của gạo nếp phần lớn là Amilopectin. Khi nấu chín những hạt gạo nếp có xu hướng dính chặt lấy nhau.

3. 
Thành phần chất lượng và chỉ tiêu chất lượng
3.1. 
Chỉ tiêu chất lượng: Quy định chung

3.1.1. 
Gạo phải đạt chất lượng an toàn và phù hợp cho việc tiêu dùng của con người.

3.1.2. 
Gạo phải không có mùi vị khác lạ, không có côn trùng và sâu mọt sống

3.2. 
Chỉ tiêu chất lượng:  Các chỉ tiêu chính

3.2.1. 
Độ ẩm:         Tối đa: 15% m/m

Giới hạn độ ẩm có thể yêu cầu thấp hơn trong những điều kiện cụ thể về khí hậu, thời gian vận chuyển và bảo quản. Các Quốc gia chấp nhận tiêu chuẩn này cần chỉ ra và nêu rõ các yêu cầu kỹ thuật áp dụng trên đất nước mình.

3.2.2. 
Tạp chất là những thành phần vô cơ và hữu cơ khác với hạt gạo

3.2.2.1. 
Chất bẩn là những chất có nguồn gốc từ động vật (bao gồm cả xác côn trùng). Tối đa: 0.1% m/m

3.2.2.2. 
Các tạp chất hữu cơ khác: như hạt lạ, vỏ trấu, cám, mẩu rơm rạ... sẽ không vượt quá giới hạn sau đây:







Giới hạn tối đa



Gạo lật



 1.5% m/m



Gạo xát



 0.5 %m/m



Gạo đồ lật


1.5% m/m



Gạo đồ xát


0.5% m/m

3.2.2.3. Tạp chất vô cơ như: Đá, cát, bụi....không vượt quá giới hạn sau đây:







Giới hạn tối đa



Gạo lật



 0.1% m/m



Gạo xát



 0.1 %m/m



Gạo lật đồ


 0.1% m/m



Gạo xát đồ


 0.1% m/m

4. 
Chất nhiễm bẩn

4.1. 
Kim loại nặng

Gạo quy định trong tiêu chuẩn này không được chứa kim loại nặng  với hàm lượng tới mức có hại đến sức khoẻ của con người

4.2. 
Dư lượng thuốc trừ sâu

Gạo đảm bảo hàm lượng dư lượng thuốc trừ sâu nằm trong giới hạn tối đa cho phép quy định bởi Uỷ ban Codex 

5. 
Vệ sinh

5.1. 
Theo hướng dẫn của  tiêu chuẩn này, gạo phù hợp với những phần trong danh mục quốc tế về các nguyên tắc thực hành về vệ sinh thực phẩm (CAC/RCP 1-1969, Rev 2-1985) và các danh mục do Uỷ ban Codex hướng dẫn có liên quan

5.2. 
Để đảm bảo việc thực hành sản xuất tốt, sản phẩm không được lẫn tạp chất gây hại

5.3. 
Sử dụng các phương pháp phù hợp để phân tích mẫu và kiểm tra, sản phẩm cần:

· Không có vi sinh vật với số lượng có thể gây hại cho sức khỏe

· Không có ký sinh trùng gây hại tới sức khoẻ; và

· Không chứa bất kỳ một chất nào phát sinh từ  vi sinh vật, bao gồm cả nấm với số lượng có thể gây hại cho sức khoẻ.

6. 
Bao gói

6.1. 
Gạo phải được đóng trong bao đảm bảo an toàn về mặt vệ sinh, dinh dưỡng, kỹ thuật và chất lượng cảm quan của thực phẩm

6.2. 
Bao gói, bao gồm cả vật liệu phải được làm từ  vật liệu  đảm bảo an toàn và phù hợp với mục đích sử dụng. Chúng không có độc tố hoặc gây mùi ảnh hưởng tới sản phẩm

6.3. 
Khi sản phẩm được đóng trong bao tải thì những bao tải này phải sạch sẽ, khâu và niêm phong chắc chắn.

7. 
Ghi nhãn 

 Ngoài những yêu cầu của tiêu chuẩn chung của CODEX về ghi nhãn sản phẩm thực phẩm bao gói (CODEX STAN 1-1985, Rev.1-1991, Codex Alimemtarius Volum 1.A), bổ sung thêm các chỉ tiêu đặc biệt sau đây: 

7.1. 
Tên sản phẩm

Tên sản phẩm phải được thể hiện trên nhãn phù hợp theo thuật ngữ đã nêu tại 2.1. Tên khác được ghi trong ngoặc có thể được sử dụng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương 

7.2. 
Ghi nhãn bao bán buôn 

Thông tin về bao gói bán buôn phải đưa ra trên bao bì hoặc tài liệu đính kèm, ngoại trừ tên của sản phẩm. Địa chỉ, tên và xuất xứ lô hàng của nhà sản xuất hoặc nhà đóng gói phải thể hiện trên bao bì. Tuy nhiên các thông tin này phải được đóng dấu xác nhận rõ ràng cùng các tài liệu kèm theo

8. 
Phương pháp lấy mẫu và phân tích

Xem tập Codex Alimentarius Volum 13

2. Phụ lục

1. 
Phân loại

Nếu gạo được phân loại thành hạt dài, hạt trung bình, hạt ngắn thì việc phân loại sẽ phải phù hợp với một trong các yêu cầu sau đây. Người buôn bán sẽ chỉ ra việc lựa chọn loại theo cách nào

cách  1: Theo tỷ lệ chiều dài/chiều rộng của hạt.

1.1. 
Gạo hạt dài.

1.1.1. 
Gạo lật hoặc gạo lật đồ có tỷ lệ dài/rộng > 3.1

1.1.2. 
Gạo xát hoặc gạo xát đồ có tỷ lệ dài/rộng >3.0 

1.2. 
Gạo hạt trung bình.

1.2.1. 
Gạo lật hoặc gạo lật đồ có tỷ lệ dài/rộng từ  2.1-3.0.

1.2.2. 
Gạo xát hoặc gạo xát đồ có tỷ lệ dài/rộng từ  2.0-2.9.

1.3. 
Gạo hạt ngắn.

1.3.1. 
Gạo lật hoặc gạo đồ lật có tỷ lệ dài/rộng < 2.0 

1.3.2. 
Gạo xát hoặc gạo đồ xát có tỷ lệ dài/rộng < 1.9 

 Cách 2: Theo chiều dài của hạt.

1.1. 
Gạo hạt dài là những hạt có chiều dài bằng > 6.6 mm hoặc dài hơn.

1.2. 
Gạo hạt trung bình là những hạt có chiều dài >6.2 mm nhưng phải < 6.6 mm.

1.3. 
Gạo hạt ngắn là những hạt có chiều dài < 6.2 mm.

Cách 3: Kết hợp giữa chiều dài của hạt với tỷ lệ chiều dài/chiều rộng của hạt.

1.1 
Gạo hạt dài: 

1.1.1. 
Hoặc là những hạt có chiều dài  > 6.0 mm và  tỷ lệ chiều dài/chiều rộng > 2  nhưng <3.

1.1.2. 
Hoặc là những hạt có chiều dài lớn hơn 6.0 mm và tỷ lệ chiều dài/chiều rộng của hạt >3. 

1.2. 
Gạo hạt trung bình là những hạt có chiều dài > 5.2 mm nhưng < 6.0 mm và  tỷ lệ chiều dài/chiều rộng < 3. 

1.3. 
Hạt ngắn là những hạt có chiều dài <5.2 mm và tỷ lệ chiều dài/chiều rộng < 2.

2. 
Mức xát

2.1. 
Gạo xát (gạo trắng) có thể được phân loại theo mức  xát sau:

2.2. 
Gạo xát dối: Thu được từ gạo lật, xát nhưng chưa đạt tới mức cần thiết để đạt được yêu cầu như ở mức xát kỹ.

2.3. 
Gạo xát kỹ: Thu được từ gạo lật xát ở mức độ loại bỏ 1 phần phôi, tất cả lớp ngoài và hầu hết lớp cám bên trong.   

2.4. 
Gạo xát rất kỹ: Thu được từ gạo lật xát ở mức độ loại bỏ hầu hết phôi, tất cả lớp ngoài, phần lớn  cám  bên trong và một phần nội nhũ. 

3. 
Lựa chọn theo thành phần dinh dưỡng

Chất dinh dưỡng

Vitamin, chất khoáng và các Axitamin đặc biệt có thể được bổ sung để phù hợp với  luật pháp của nước mình trong việc mua bán sản phẩm. (Các nước chấp nhận tiêu chuẩn yêu cầu  cần chỉ ra những yêu cầu kỹ thuật có hiệu lực của nước họ)

	Chỉ tiêu/Mô tả
	Giới hạn
	Phương pháp phân tích

	4. Các chỉ tiêu chất lượng khác

Trường hợp mà có nhiều yếu tố giới hạn hoặc phương pháp được đề xuất thì người sử dụng phải xác định rõ yếu tố giới hạn  và phương pháp phù hợp
	
	

	4.1. Hạt nguyên vẹn là những hạt không có bất kỳ một mảnh vỡ nào
	
	

	4.1.1. Hạt nguyên là những hạt có phần chiều dài > 3/4 chiều dài trung bình của hạt nguyên vẹn tương ứng
	Ưu tiên người  mua


	ISO 7301 (Phụ lục A)



	4.1.2. Tấm lớn: Là những mảnh vỡ của hạt, có chiều dài < 3/4 nhưng > 1/2 chiều dài trung bình
	Ưu tiên người  mua


	ISO 7310 (Phụ lục A)



	4.1.3. Tấm trung bình: Là những mảnh vỡ của hạt có chiều dài > 1/2 nhưng > 1/4 chiều dài trung bình của hạt nguyên vẹn tương ứng
	Ưu tiên người  mua


	ISO 7301 (Phụ lục A)

	4.1.4. Tấm nhỏ: Là những mảnh vỡ của hạt có chiều dài < 1/4 chiều dài trung bình của hạt nguyên ven tương ứng nhưng không lọt qua mắt sàng kim loại có đường kính lỗ sàng 1.4 mm
	Ưu tiên người  mua


	ISO 7301 (Phụ lục A)

	4.1.5. Tấm mẳn là những mảnh vỡ của hạt có thể lọt qua mắt sàng kim loại có đường kính lỗ sàng1.4 mm
	0.1% mm
	ISO 7301 (Phụ lục A)


	Chỉ tiêu
	Giới hạn
	PP Phân tích

	4.2. Hạt lỗi
	Gạo lật
	Gạo xát
	Gạo lật đồ
	Gạo xát đồ
	

	4.2.1. Hạt hư hỏng do nhiệt độ: Là hạt nguyên, hạt nguyên vẹn hay tấm mà mầu sắc của nó đã bị biến đổi do nhiệt độ.  Bao gồm cả hạt có mầu vàng và màu biến đổi của màu vàng. Gạo đồ lẫn trong gạo không đồ cung được liệt kê vào loại này

4.2.2. Hạt hỏng: Là hạt nguyên, hạt nguyên vẹn hay tấm mà thấy rất rõ sự hư hại do độ ẩm, côn trùng, bệnh tật hoặc từ các nguyên nhân khác ngoại từ hạt hỏng do nhiệt độ 

4.2.3. Hạt chưa hoàn thiện: Là những hạt chưa chín hoặc chưa phát triển đầy đủ

4.2.4. Hạt bạc phấn: Là hạt nguyên, hạt nguyên vẹn hay tấm ngoại trừ gạo nếp có ít nhất 3/4 bề mặt của hạt mờ  và đục

4.2.5. Hạt đỏ: Là những hạt nguyên vẹn hay tấm có hơn 1/4 bề mặt của vỏ lụa có mầu đỏ

4.2.6. Hạt sọc đỏ: Là hạt nguyên, hạt nguyên vẹn hay tấm mà có chiều dài của sọc đỏ > 1/2 chiều dài của hạt nguyên vẹn nhưng diện tích vùng sọc đỏ thì < 1/4 bề mặt  của hạt

4.2.7. Hạt thối: Là hạt nguyên vẹn hay tấm của gạo đồ có hơn 1/4 bề mặt của hạt có mầu nâu hoặc đen

4.3. Mức tối đa của các loại:

          Thóc

          Gạo lật

          Gạo xát

          Gạo nếp


	4.0% m/m

4.0% m/m

12% m/m

11% m/m

12% m/m

N/A

N/A

2.5% m/m

N/A

N/A

1.0% m/m
	3.0% m/m

3.0%m/m

2.0% m/m

11% m/m

4.0% m/m

8.0% m/m

N/A

0.3% m/m

1% m/m

N/A

1.0% m/m
	8.0% m/m

4.0% m/m

12% m/m

N/A

12% m/m

N/A

4.0% m/m

.5% m/m

N/A

2.0% m/m

1.0% m/m
	6.0% m/m

3.0% m/m

2% m/m

N/A

4.0% m/m

8.0% m/m

2.0% m/m

0.3% m/m

1.0% m/m

2.0% m/m

1.05 m/m
	ISO7310

(phụ lục A)

ISO7310

(phụ lục A)

ISO7310

(phụ lục A)

ISO7310

(phụ lục A)

ISO7310

(phụ lục A)

ISO7310

(phụ lục A)

ISO7310

(phụ lục A)

ISO7310

(phụ lục A)
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